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Rủi ro trong thanh toán quốc tế tại ngân hàng ngoại 
thương Việt Nam :Luận văn ThS. Kinh tế: 60.31.07 / 

Phùng Mạnh Hùng ; Nghd. : TS. Hà Văn Hội 
 

Mở đầu 
1. Sự cần thiết của đề tài 

Trước xu thế toàn cầu hoá đang phát triển hết sức mạnh mẽ, Việt Nam ®! và 
đang tích cức đẩy mạnh tiến trình hội nhập kinh tế khu vực và thế giới. Trong đó, hoạt 
động kinh tế đối ngoại, mà đặc biệt là ngoại thương nổi lên như là chiếc cầu nối giữa 
kinh tế trong nước với nền kinh tế toàn cầu. Để thực hiện được chức năng cầu nối này, 
nghiệp vụ ngân hàng quốc tế đóng vai trò như là một công cụ thiết yếu. Trong các nội 
dung của nghiệp vụ ngân hàng quốc tế, thanh toán quốc tế là một nội dung quan trọng 
nhất, thanh toán quốc tế có tác dụng bôi trơn và thúc đẩy các hoạt động kinh tế đối 
ngoại nói chung và đối với ngoại thương nói riêng. Đồng thời, thanh toán quốc tế còn là 
một mắt xích quan trọng thúc đẩy các hoạt động kinh doanh khác của ngân hàng phát 
triển, hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển của các hoạt động kinh doanh xuất - nhập khẩu.  

Chính vì lẽ đó trong thời gian gần đây, hoạt động thanh toán quốc tế tại các 
ngân hàng thương mại Việt Nam được quan tâm đầu tư và phát triển hơn bao giờ hết 
như đầu tư đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ, chuyên gia thanh toán quốc tế, đầu 
tư phát triển công nghệ thanh toán hiện đại. Tuy nhiên, ngân hàng là một trong những 
ngành hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ và luôn tiềm ẩn những rủi ro. Những rủi ro 
trong thanh toán quốc tế nếu xảy ra sẽ làm thiệt hại không nhỏ đến các ngân hàng 
thương mại cả về tài chính và uy tín. Nhiều ngân hàng đứng trước nguy cơ phá sản khi 
bị thiệt hại quá lớn và không có khả năng khắc phục rủi ro. Do đó, việc mở rộng thanh 
toán quốc tế của ngân hàng thương mại phải đi đôi với việc hạn chế rủi ro. Có như vậy 
hoạt động thanh toán quốc tế nói riêng và các hoạt động ngân hàng nói chung mới đạt 
được hiệu quả cao.  

Trong các ngân hàng thương mại Việt Nam, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 
(Vietcombank-VCB) là đơn vị đầu tiên thực hiện thanh toán quốc tế và cho đến nay 
VCB vẫn là ngân hàng thương mại hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực nghiệp vụ 
ngân hàng quốc tế.  

Mặc dù là một ngân hàng có uy tín lớn trong lĩnh vực thanh toán quốc tế, song 
VCB cũng không tránh khỏi một số rủi ro thanh toán quốc tế và trong một số trường 
hợp ®! bị thiệt hại không nhỏ. Do đó, việc nghiên cứu tìm các giải pháp để phòng ngừa, 
hạn chế tối đa các rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế là một trong những nhiệm 
vụ quan trọng của VCB trong điều kiện hiện nay.  

Xuất phát từ thực tế đó, tôi ®! chọn đề tài “Rủi ro trong thanh toán quốc tế tại 
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam” để làm luận văn tốt nghiệp Thạc sỹ kinh tế.  
2. Tình hình nghiên cứu 

Rủi ro trong hoạt động của ngân hàng thương mại, đặc biệt là hoạt động tín 
dụng là một trong những vấn đề được các ngân hàng đặc biệt quan tâm nghiên cứu để 
tìm ra các giải pháp phòng ngừa. Tuy nhiên, liên quan đến vấn đề rủi ro thanh toán quốc 
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tế thì mới chỉ có một số ít tài liệu nghiên cứu về rủi ro trong phương thức thanh toán tín 
dụng chứng từ, một phương thức thanh toán quốc tế chủ yếu trong các ngân hàng 
thương mại hiện nay. Trong khi đó, sự đa dạng của phương thức thanh toán cũng chứa 
đựng nhiều sự rủi ro khác nhau, nhưng vẫn chưa được quan tâm đúng mức. 
 Cho đến nay ®! có một cuốn sách của tác giả Nguyễn Văn Tiến, Học viện Ngân 
hàng đề cập đến rủi ro trong kinh doanh ngân hàng nói chung và rủi ro trong thanh toán 
quốc tế nói riêng đó là cuốn “Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng”, NXB 
Thống kê, Hà Nội. Tuy nhiên, những vấn đề về rủi ro trong thanh toán quốc tế của các 
tài liệu nói trên chỉ được đề cập trên góc độ lý thuyết, chứ chưa đi vào từng tình huống 
cụ thể tại các ngân hàng cụ thể. 

Ngoài ra, còn một vài tài liệu khác cũng đề cập đến rủi ro trong thanh toán quốc 
tế, nhưng chưa đầy đủ và cập nhật. 
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn 
3.1. Mục đích nghiên cứu 

Qua khảo sát, nghiên cứu về hoạt động thanh toán quốc tế của các ngân hàng 
thương mại nói chung và của dựng VCB nói riêng, Luận văn mong muốn tổng hợp và 
cập nhật các tài liệu có liên quan để nghiên cứu sâu hơn, một cách toàn diện và có hệ 
thống những rủi ro có thể phát sinh trong hoạt động thanh toán quốc tế của VCB từ đó 
đề xuất các giải pháp phòng ngừa hữu hiệu, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động 
thanh toán quốc tế của VCB. 
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Nghiên cứu, phân tích về lý thuyết những rủi ro thường xảy ra trong hoạt động 
thanh toán quốc tế của ngân hàng thương mại. 

Nghiên cứu, đánh giá hoạt động thanh toán quốc tế của của VCB, trong đó 
nghiên cứu cụ thể các trường hợp rủi ro thanh toán quốc tế ®! xảy ra và tìm ra nguyên 
nhân của những vấn đề đó. 

Đề xuất giải pháp nhằm phòng ngừa và hạn chế rủi ro trong hoạt động thanh 
toán quốc tế tại của VCB. 
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của luận văn: Các rủi ro thanh toán quốc tế thường gặp 
phải trong hoạt động kinh doanh không chỉ của VCB (Hội sở chính) mà trên cả các chi 
nhánh khác thuộc hệ thống của VCB. 

Phạm vi nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu, đánh giá hoạt động thanh toán quốc 
tế của VCB trong vòng 05 năm qua, từ năm 2000 đến năm 2005. 
5. Phương pháp nghiên cứu 

Trước hết luận văn sử dụng phương pháp duy vật biện chứng để phân tích sự 
hình thành và phát triển các hoạt động thanh toán quốc tế và rủi ro trong hoạt động này 
của ngân hàng thương mại.  

Bên cạnh đó, phương pháp phân tích, tổng hợp, diễn giải quy nạp được sử dụng 
nhằm nêu rõ quá trình mở rộng và phát triển hoạt động thanh toán quốc tế của VCB 
cũng như sự hình thành những rủi ro trong quá trình đa dạng hoá các hoạt động thanh 
toán quốc tế của các ngân hàng thương mại nói chung và của VCB nói riêng.  



 
3

Đồng thời, luận văn sử dụng phương pháp thống kê như là một công cụ phân 
tích số liệu để minh chứng cho các vấn đề nghiên cứu. 
6. Dự kiến những đóng góp mới của luận văn 

- Hệ thống hoá lý luận về thanh toán quốc tế và những rủi ro phát sinh trong 
thanh toán quốc tế. 

- Phân tích và làm sáng tỏ những nguy cơ dẫn đến rủi ro trong quá trình thực 
hiện nghiệp vụ thanh toán quốc tế của VCB trong thời gian qua. 

- Đề xuất các giải pháp chủ yếu để phòng ngừa và hạn chế rủi ro thanh toán 
quốc tế tại VCB. 
7. Bố cục của luận văn 

Ngoài lời nói đầu và kết luận, luận văn gồm 3 chương: 
Chương 1: Cơ sở lý luận về thanh toán quốc tế và rủi ro trong thanh toán quốc tế. 

Chương 2: Thực trạng rủi ro trong thanh toán quốc tế tại ngân hàng Ngoại thương 

Việt Nam. 

Chương 3: Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro trong thanh toán quốc tế tại 

ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. 
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Chương 1: Cơ sở lý luận về thanh toán quốc tế và rủi ro 
trong thanh toán quốc tế 

1.1. Tổng quan về thanh toán quốc tế  
1.1.1. Cơ sở hình thành thanh toán quốc tế 

Cơ sở hình thành hoạt động thanh toán quốc tế là hoạt động ngoại thương. Ngày 
nay, nói đến hoạt động ngoại thương là nói đến thanh toán quốc tế và ngược lại. Vì hoạt 
động thanh toán quốc tế được thực hiện thông qua hệ thống ngân hàng, cho nên khi nói 
đến hoạt động thanh toán quốc tế là nói đến hoạt động thanh toán của ngân hàng thương 
mại. Không một ngân hàng thương mại nào lại không muốn phát triển các nghiệp vụ 
ngân hàng quốc tế, trong đó lấy hoạt động thanh toán quốc tế làm trọng tâm phát triển. 
1.1.2. Khái niệm thanh toán quốc tế 

Thanh toán quốc tế là việc thực hiện các nghĩa vụ chi trả và quyền hưởng lợi về 
tiền tệ phát sinh trên cơ sở các hoạt động kinh tế và phi kinh tế giữa các  tổ chức, cá 
nhân này với tổ chức, cá nhân nước khác, hay giữa một tổ chức quốc tế thông qua quan 
hệ giữa các ngân hàng của các nước liên quan. 

Thanh toán quốc tế trong ngoại thương là việc thực hiện thanh toán trên cơ sở 
hàng hóa xuất nhập khẩu và cung ứng các dịch vụ thương mại cho nước ngoài theo giá 
cả thị trường quốc tế. 
1.1.3. Vai trò của thanh toán quốc tế 

- Bôi trơn và thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu của nền kinh tế như một tổng 
thể. 

- Bôi trơn và thúc đẩy hoạt động đầu tư nước ngoài.  
- Thúc đẩy và mở rộng các hoạt động dịch vụ khác như du lịch, hợp tác quốc 

tế… 
- Tăng cường thu hút kiều hối và các nguồn lực tài chính khác. 
- Thúc đẩy thị trường tài chính quốc gia hội nhập quốc tế. 

1.1.4. Ngân hàng thương mại với thanh toán quốc tế 
1.1.4.1. Vai 

trò của ngân hàng thương mại với thanh toán quốc tế 
Với vai trò trung gian thanh toán, các ngân hàng tiến hành thanh toán theo yêu 

cầu của khách hàng, bảo vệ quyền lợi của khách hàng trong giao dịch thanh toán, tư 
vấn, hướng dẫn khách hàng những biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ thanh toán quốc tế 
nhằm hạn chế rủi ro, tạo sự tin tưởng cho khách hàng trong quan hệ giao dịch mua bán 
với nước ngoài.  
1.1.4.2. Than

h toán quốc tế-hoạt động sinh lời của ngân hàng thương mại 
Ngày nay, hoạt động thanh toán quốc tế là dịch vụ trở nên quan trọng đối với 

các ngân hàng thương mại. Nó mang lại nguồn thu đáng kể và là một mắt xích quan 
trọng chắp nối và thúc đẩy phát triển, mở rộng các hoạt động kinh doanh khác của ngân 
hàng như kinh doanh ngoại tệ, tài trợ xuất nhập khẩu, bảo l!nh ngân hàng trong ngoại 
thương, tăng cường nguồn vốn huy động đặc biệt là vốn bằng ngoại tệ,…  
1.1.5. Hệ thống văn bản pháp lý điều chỉnh thanh toán quốc tế 

• Quy tắc và thực hành thống nhất tín dụng chứng từ 
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• Quy tắc thống nhất về nhờ thu 
• Luật Hối phiếu 
• Luật điều chỉnh quan hệ về thanh toán Séc 
• Quy tắc thống nhất về hoàn trả liên hàng  

1.1.6. Các phương thức thanh toán quốc tế chủ yếu trong ngoại thương 
1.1.6.1. Phươn

g thức chuyển tiền (Remittance) 
Phương thức chuyển tiền là một phương thức thanh toán quốc tế, trong đó người 

nhập khẩu yêu cầu ngân hàng chuyển một số tiền cho người xuất khẩu. Phương thức 
này còn được gọi là phương thức chuyển ngân. 

Các hình thức chuyển tiền quốc tế gồm có: 
- Hình thức điện báo (T/T- Telergaphic Transfer Remittance)  
- Hình thức thư chuyển tiền (M/T- Mail Transfer 

1.1.6.2. Phươn
g thức nhờ thu (Collection of payment) 

Nhờ thu là phương thức thanh toán mà người bán, sau khi thực hiện nghĩa vụ 
giao hàng hoặc cung ứng một dịch vụ cho khách hàng thì kí phát hối phiếu đòi tiền 
người mua, rồi đến ngân hàng nhờ thu hộ số tiền mình ghi trên hối phiếu đó. 

Nhờ thu có hai loại: Nhờ thu hối phiếu phiếu trơn (Clean collection) và nhờ thu 
kèm chứng từ (Documentary collection). 
1.1.6.3. Phươn

g thức tín dụng chứng từ 
Trong phương thức thanh toán tín dụng chứng từ các bên tham gia có quan hệ 

chặt chẽ với nhau: người yêu cầu mở L/C, người thụ hưởng L/C, ngân hàng phát hành, 
ngân hàng thông báo, ngân hàng xác nhận (thường là ngân hàng thông báo), ngân hàng 
được chỉ định thanh toán, ngân hàng thanh toán, ngân hàng chiết khấu.  

Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ (L/C) được coi là phương thức thanh 
toán thông dụng nhất với khối lượng và phạm vi thanh toán ngày càng rộng lớn. Do 
những quy định chặt chẽ trong quy trình thanh toán, vì thế quyền lợi của người xuất 
khẩu và người nhập khẩu đều được đảm bảo an toàn hơn so với những phương thức 
khác. 

1.2. Rủi ro thanh toán quốc tế 
1.2.1. Khái niệm rủi ro và rủi ro thanh toán quốc tế 

Rủi ro nói chung là một hiện tượng khách quan có liên quan và/hoặc ảnh hưởng 
trực tiếp hoặc gián tiếp đến mục tiêu hoạt động của con người mà con người có thể nhận 
biết được nhưng con người không thể lượng hóa được những rủi ro xảy ra ở đâu, lúc nào 
và mức độ tác động xấu đến mục đích của con người như thế nào. Rủi ro thanh toán 
quốc tế là những rủi ro về kinh tế phát sinh trong quá trình thực hiện hoạt động thanh 
toán quốc tế, do các nguyên nhân phát sinh từ quan hệ giữa các bên tham gia thanh toán 
quốc tế hoặc những nguyên nhân khách quan khác. 
1.2.2. Các loại rủi ro thanh toán quốc tế của NHTM 
1.2.2.1. Rủi ro tác nghiệp  
a. Trong phương thức chuyển tiền 
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Trong phương thức chuyển tiền, các điện chuyển tiền (T/T) thông qua hệ thống 
SWIFT, Telex hoặc thư chuyển tiền (M/T) được sử dụng như những phương tiện thanh 
toán, thông qua đó ngân hàng chuyển tiền yêu cầu ngân hàng nhận lệnh chi trả cho 
người thụ hưởng theo chỉ dẫn thanh toán. Nếu cán bộ của ngân hàng chuyển tiền do sơ 
suất cung cấp chỉ dẫn sai dẫn đến việc ngân hàng nhận lệnh không thực hiện chi trả cho 
đúng người thụ hưởng một cách kịp thời thì ngân hàng phải chịu rủi ro bồi thường 
những thiệt hại về kinh tế và uy tín do người chuyển tiền khiếu nại.  
b. Trong phương thức nhờ thu 

Giống như phương thức chuyển tiền, do chỉ đóng vai trò trung gian nên ngân 
hàng có thể gặp phải rủi ro khi không thực hiện đúng chỉ dẫn của các bên liên quan. 
Ngân hàng gửi nhờ thu (Remitting Bank) khi nhận chứng từ nhờ thu của nhà xuất khẩu 
có trách nhiệm kiểm tra kỹ chỉ dẫn nhờ thu: D/P – trả ngay hay D/A – trả chậm, người 
trả tiền, ngân hàng nhờ thu,…Nếu thực hiện sai chỉ dẫn của khách hàng, gửi bộ chứng 
từ không đúng địa chỉ, không đòi được tiền hoặc làm thất lạc chứng từ của khách hàng 
trong quá trình xử lý nghiệp vụ, ngân hàng nhờ thu phải chịu trách nhiệm bồi thường 
thiệt hại cho người xuất khẩu. 
 c. Trong phương thức bảo lãnh 

Phương thức này thường được thực hiện dưới hai hình thức bảo l!nh của ngân 
hàng (Letter of Guarantee) và thư tín dụng dự phòng (Standby L/C).  
d. Trong phương thức thanh toán CAD (Cash against Document) 

Là một phương thức thanh toán trong đó nhà xuất khẩu và nhà nhập khẩu thỏa 
thuận với nhau chỉ định một ngân hàng thực hiện trả tiền cho nhà xuất khẩu khi họ xuất 
trình bộ chứng từ giao hàng tại ngân hàng. Do tính rủi ro cao nên phương thức thanh 
toán này chỉ được sử dụng khi ưu thế thuộc về nhà nhập khẩu. 
e. Trong phương thức tín dụng chứng từ 

• Đối với ngân hàng phát hành L/C 
• Đối với ngân hàng thông báo L/C 
• Đối với ngân hàng chiết khấu/thương lượng 
• Đối với ngân hàng xác nhận 

1.2.2.2. Rủi ro tín dụng  
a. Rủi ro tín dụng trong phương thức tín dụng chứng từ 

• Đối với ngân hàng phát hành 
• Đối với ngân hàng chiết khấu 
• Đối với ngân hàng xác nhận 

b. Rủi ro tín dụng trong phương thức bảo lãnh 
Trong trường hợp người đề nghị bảo l!nh hoặc ngân hàng đề nghị bảo l!nh mất 

khả năng thanh toán hoặc bị phá sản thì ngân hàng bảo l!nh gặp rủi ro về tín dụng. Khi 
đó, những khoản ký quỹ, tài sản thế chấp,…được sử dụng để bù đáp cho những rủi ro 
tín dụng mà ngân hàng phát hành bảo l!nh gặp phải. 
1.2.2.3. Rủi ro ngoại hối  

Trong cơ chế tỷ giá hối đoái thả nổi, tỷ giá hối đoái với tư cách là giá cả của một 
loại hàng hóa đặc biệt luôn biến động không ngừng do nhiều nhân tố tác động, gây ra 
những rủi ro tỷ giá hối đoái cho các ngân hàng và các khách hàng tham gia vào hoạt 
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động thanh toán quốc tế. Rủi ro l!i suất hay còn gọi là rủi ro tỷ lệ SWAP thường xảy ra 
trong trạng thái kỳ hạn.  
1.2.2.4. Rủi ro quan hệ đại lý 

Đứng trên góc độ một ngân hàng X, những tài khoản mà ngân hàng đó mở tại 
ngân hàng khác được gọi là tài khoản Nostro, ngược lại những tài khoản mà ngân hàng 
khác mở tại ngân hàng X được gọi là tài khoản Vostro. Nếu ngân hàng giữ tài khoản 
Nostro của một ngân hàng bị phá sản, đóng cửa sẽ là một rủi ro vô cùng nghiêm trọng 
đối với hoạt động của ngân hàng, thậm chí có thể dẫn đến phá sản theo.  
1.2.2.5. Các loại rủi ro khác 
a. Rủi ro pháp lý 
b. Rủi ro chính trị 
c. Rủi ro đạo đức 



 
8

CHƯƠNG 2: thực trạng rủi ro trong thanh toán  
quốc tế tại ngân hàng ngoại thương việt nam 

2.1. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng Ngoại 
thương Việt Nam 

Ngày 01/4/1963 VCB chính thức được thành lập. Ngày 21/9/1996, Thống đốc 
Ngân hàng Nhà nước ký Quyết định số 286/QĐ-NH5 thành lập lại VCB theo mô hình 
Tổng Công ty Nhà nước theo Quy định của Chính phủ.  Quá trình phát triển của VCB 
chia làm 3 giai đoạn lớn như sau: 

• Giai đoạn 1963-1975 
• Giai đoạn 1975-1990 
• Giai đoạn 1990 đến nay 
VCB là ngân hàng duy nhất tại  Việt Nam được tạp chí “The Banker” – tạp chí 

ngân hàng có uy tín trong giới tài chính quốc tế của Anh Quốc bình chọn là “Ngân hàng 
tốt nhất của Việt Nam” liên tục trong 05 năm từ 2000-2004. 

2.2. Các hoạt động thanh toán quốc tế chủ yếu của Ngân 
hàng Ngoại thương Việt Nam 
2.2.1. Thanh toán xuất nhập khẩu 

Giai đoạn 2003-2005 là thời kỳ khôi phục vị trí của VCB về thanh toán xuất 
nhập khẩu sau một thời gian liên tục giảm thị phần kể từ năm 2000. 

Năm 2003, tổng kim ngạch qua VCB đạt 12,45 tỷ USD trong tổng số 45,4 tỷ 
USD kim ngạch XNK của cả nước, chiếm 27,4% thị phần. Năm 2004, kim ngạch xuất 
khẩu qua VCB đạt 16,4 tỷ USD, chiếm 28,5% thị phần và năm 2005 đạt gần 21 tỷ USD, 
chiếm 30,5 % thị phần bằng với mức thị phần của năm 2000. Riêng 6 tháng đầu năm 
2006, tổng kim ngạch thanh toán xuất nhập khẩu qua VCB đạt 10,7 tỷ USD, trong đó 
thanh toán xuất khẩu là 5,9 tỷ USD cao hơn kim ngạch thanh toán nhập khẩu 1,1 tỷ 
USD. Trong khi đó, kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước là 39,4 tỷ USD song nhập 
khẩu cao hơn xuất khẩu 2 tỷ USD. Do vậy, thị phần thanh toán xuất khẩu của VCB vẫn 
duy trì mức cao (31,6%) nhưng thị phần thanh toán nhập khẩu giảm mạnh, chỉ chiếm 
23,2%. 

• Thanh toán xuất khẩu 
Trong 3 năm qua, thanh toán xuất khẩu qua VCB vẫn duy trì mức tăng trưởng 

với thị phần trên 20%. Năm 2003, thanh toán xuất khẩu qua VCB đạt 5,69 tỷ USD với 
mức tăng trưởng 21.77% cao hơn mức tăng chung của cả nước (20.77%) và chiếm 
28.2% thị phần. Năm 2004, mức tăng trưởng có phần chậm lại, chỉ đạt 22.4% thấp hơn 
so với mức tăng 28.9% của cả nước. Năm 2005, kim ngạch thanh toán hàng hóa của cả 
nước đạt 32,44 tỷ USD, tăng 22.4% so với năm 2004. Riêng 6 tháng đầu năm 2006, 
doanh số thanh toán xuất khẩu đạt 5.9 tỷ USD, vẫn duy trì được mức thị phần cao chiếm 
31.6% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước (kim ngạch cả nước đạt 18.7 tỷ 
USD).  

• Thanh toán nhập khẩu 
Thanh toán nhập khẩu qua VCB luôn chiếm thị phần cao và ổn định hơn so với 

thanh toán xuất khẩu.  
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VCB luôn duy trì và nâng cao thị phần thanh toán nhập khẩu. Mức tăng trưởng 
của VCB nhìn chung cũng cao hơn mức tăng của cả nước. Tuy nhiên 6 tháng đầu năm 
2006, kim ngạch thanh toán nhập qua VCB chỉ đạt 4,8 tỷ USD chiếm 23% thị phần 
(kim ngạch nhập khẩu của cả nước 20,7 tỷ USD). 
2.2.2. Kinh doanh ngoại hối 

Trong giai đoạn 2003-2005, hoạt động kinh doanh ngoại hối của VCB có nhiều 
thuận lợi: kim ngạch xuất nhập khẩu tăng mạnh, nguồn kiều hối dồi dào, tỷ giá 
USD/VND khá ổn định,…Doanh số mua bán ngoại tệ trong nước ®! tăng xấp xỉ 10 tỷ 
USD năm 2003 lên 16 tỷ năm 2005, đạt tốc độ tăng trung bình 30%/năm.  
2.2.3. Bảo lãnh ngân hàng 

VCB ®! cung ứng nhiều hình thức bảo l!nh đa dạng bao gồm: bảo l!nh vay vốn, 
bảo l!nh thanh toán, bảo l!nh dự thầu, bảo l!nh thực hiện hợp đồng, bảo l!nh L/C trả 
chậm, trả ngay đối với các loại hình khách hàng.  
2.2.4. Những phương thức thanh toán quốc tế chủ yếu được thực hiện qua ngân 
hàng Ngoại thương Việt Nam 
2.2.4.1. Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ (L/C) 

• L/C nhập khẩu 
So với các phương thức thanh toán nhập khẩu khác như phương thức chuyển tiền 

hay nhờ thu, phương thức thanh toán bằng L/C luôn chiếm kim ngạch lớn nhất cụ thể 
năm 2001 kim ngạch thanh toán bằng L/C đạt 2,97 tỷ USD (chiếm 54% trong tổng kim 
ngạch thanh toán nhập khẩu), năm 2002 là 2,18 tỷ USD, năm 2003 là 3,49 tỷ USD và 
năm 2004 là 4,32 tỷ USD. Như vậy, kim ngạch thanh toán bằng L/C tăng dần qua các 
năm và đạt mức cao nhất vào năm 2005 là 5,89 tỷ USD (chiếm 62,7% tổng kim ngạch 
thanh toán nhập khẩu).  

• L/C xuất khẩu 
Mặc dù kim ngạch thanh toán bằng L/C xuất khẩu tăng dần qua các năm nhưng 

vẫn chiếm một tỷ trọng nhỏ hơn so với phương thức thanh toán bằng nhờ thu. Kim 
ngạch thanh toán L/C xuất khẩu thấp nhất là năm 2001 với 1,002 tỷ USD (chiếm 24% 
trong tổng kim ngạch thanh toán xuất khẩu) và cao nhất là năm 2005 với kim ngạch đạt 
2,82 tỷ USD (chiếm hơn 40 % tổng kim ngạch thanh toán xuất khẩu).  
2.2.4.2. Trong phương thức thanh toán nhờ thu 

Trong phương thức thanh toán bằng nhờ thu, kim ngạch của thanh toán nhờ thu 
xuất khẩu và nhờ thu nhập khẩu đều tăng dần qua các năm. Tuy nhiên, kim ngạch thanh 
toán nhập khẩu bằng phương thức nhờ thu rất ít và cũng chiếm một tỷ trọng rất thấp so 
trong tổng kim ngạch thanh toán bằng nhờ thu.  
2.2.4.3. Trong phương thức chuyển tiền 

Phương thức thanh toán bằng chuyển tiền được sử dụng nhiều nhất trong nhập 
khẩu, cao hơn rất nhiều so với chuyển tiền trong xuất khẩu. Mặc dù kim ngạch của 
phương thức thanh toán bằng chuyển tiền nhập khẩu giảm liên tục từ năm 2001 đến 
2004 và chỉ tăng trở lại vào năm 2005 với kim ngạch là 2,82 tỷ USD. Trong khi đó, kim 
ngạch của chuyển tiền xuất khẩu cũng giảm liên tục từ năm 2002 đến 2004. Kim ngạch 
thanh toán chuyển tiền xuất khẩu có tăng trở lại xong vẫn thấp hơn rất nhiều so với năm 
2001, chỉ đạt 801 triệu USD, trong khi đó năm 2001 kim ngạch đạt 1,016 tỷ USD. 
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2.2.5. Đánh giá hoạt động thanh toán quốc tế của ngân hàng ngoại thương Việt 
Nam 

• Hoạt động thanh toán quốc tế tăng trưởng cả về quy mô  và chất lượng 
• Các nghiệp vụ thanh toán quốc tế ngày càng được mở rộng 
• Trình độ công nghệ ngân hàng và trình độ cán bộ được nâng cao 
• Quan hệ đại lý ngày càng được mở rộng 
• Uy tín của VCB ngày càng được nâng cao  

2.3. Những rủi ro phát sinh trong thanh toán quốc tế tại  
ngân hàng Ngoại  thương Việt Nam 
2.3.1. Rủi ro hối đoái 

Trong điều kiện tình hình thị trường ngoại tệ thường xuyên biến động mạnh về 
tỷ giá và l!i suất của các loại tệ so với đồng VND thì những rủi ro hối đoái có nhiều 
nguy cơ tiềm ẩn. Một loại rủi ro ngoại hối nữa mà các ngân hàng thương mại thường 
gặp phải là tình trạng những L/C được miễn giảm ký quỹ, khi nước ngoài đòi tiền đơn vị 
®! chấp nhận thanh toán nhưng ngân hàng không có đủ ngoại tệ để bán cho họ. 
2.3.2. Rủi ro trong việc thực hiện các phương thức thanh toán quốc tế 
2.3.2.1. Rủi ro trong phương thức chuyển tiền 

• Chuyển tiền đi 
- Rủi ro do thực hiện sai chỉ dẫn của người chuyển tiền. 
- Rủi ro do vi phạm các lệnh cấm vận của Mỹ trước khi bình thường hóa quan 

hệ Việt – Mỹ. 
• Chuyển tiền đến 
Các rủi ro trong phương thức chuyển tiền chủ yếu là do yếu tố tác nghiệp. 

2.3.2.2. Rủi ro trong phương thức nhờ thu kèm chứng từ 
Trong phương thức nhờ thu, VCB chỉ đóng vai trò trung gian thu hộ tiền nên 

không bị ràng buộc nghĩa vụ thanh toán. Hơn nữa, nghiệp vụ nhờ thu cũng tương đối 
đơn giản so với nghiệp vụ tín dụng chứng từ. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là VCB 
không gặp rủi ro khi thực hiện nghiệp vụ nhờ thu. 
2.3.2.3. Rủi ro trong phương thức tín dụng chứng từ 

Phương thức tín dụng chứng từ là phương thức thanh toán được sử dụng rộng r!i 
trong hoạt động thanh toán quốc tế tại VCB. Rủi ro trong phương thức thanh toán tín 
dụng chứng từ do bản thân cán bộ ngân hàng ®! không thực hiện đúng quy trình nghiệp 
vụ thanh toán bằng L/C và vi phạm những nguyên tắc cơ bản trong thông lệ thanh toán 
quốc tế như UCP 500, UR 525,… 
2.3.3. Rủi ro tín dụng 

• Rủi ro tín dụng phát sinh trong giao dịch ký quỹ mở L/C  
• Rủi ro tín dụng từ nhà xuất khẩu phát sinh trong giao dịch chiết khấu chứng từ 

hàng xuất 
2.3.4. Rủi ro quan hệ đại lý 
 Quan hệ đại lý là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong hoạt động thanh 
toán quốc tế. Thông qua hệ thống các ngân hàng đại lý ở các nước khác nhau trên thế 
giới, nhà nhập khẩu ở nước này mới có thể thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ cho nhà 
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xuất khẩu ở nước khác. Nếu các ngân hàng đại lý không đảm bảo uy tín sẽ mang lại rủi 
ro rất lớn cho các bên liên quan.  
2.3.5. Rủi ro khác 
2.3.5.1. Rủi ro đạo đức 

• Rủi ro đạo đức từ phía người nhập khẩu 
• Rủi ro đạo đức từ phía nhà xuất khẩu  
• Rủi ro đạo đức từ phía cán bộ ngân hàng 

2.3.5.2. Rủi ro pháp lý 
 Rủi ro này thường xuất hiện khi có sự tranh chấp hay khiếu kiện giữa các bên. 
Khi đó một vấn đề đặt ra là tòa án nước nào sẽ thụ lý vụ án và xử lý trên cơ sở luật pháp 
của nước nào. Nguyên nhân sâu xa của loại rủi ro này là môi trường pháp lý và luật 
pháp các nước khác nhau. 
2.3.6. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro trong thanh toán quốc tế tại VCB 
2.3.6.1. Nguyên nhân chủ quan  

Thứ nhất, do trình độ của các cán bộ tại VCB còn hạn chế  
Thứ hai, do vốn chủ sở hữu và kinh doanh ngoại tệ chưa đáp ứng được nhu cầu 

thanh toán. 
 Thứ ba, hoạt động nghiệp vụ còn nhiều vướng mắc, bất cập   

3.4.6.2. Nguyên nhân khách quan 
a. Các nguyên nhân khách quan xuất phát từ phía khách hàng của VCB 

Thứ nhất, do năng lực tài chính của các doanh nghiệp yếu, vốn tự có không 
nhiều.    

Thứ hai, năng lực quản lý, kinh doanh của doanh nghiệp còn hạn chế.  
Thứ ba, nhiều doanh nghiệp không giữ chữ tín trong kinh doanh. 
Thứ tư, do thiếu thông tin và thiếu các mối quan hệ với các đối tác nước ngoài  

b. Những nguyên nhân xuất phát từ thực trạng nền kinh tế Việt Nam 
Thứ nhất, hành lang pháp lý cho hoạt động ngân hàng nói chung và hoạt động 

thanh toán quốc tế nói riêng còn thiếu và còn nhiều bất cập 
Thứ hai, thị trường tiền tệ chưa phát triển, thiếu năng động 
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CHƯƠNG 3: giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro trong 
thanh toán quốc tế tại ngân hàng ngoại thương việt nam 

 

3.1. Định hướng phát triển hoạt động thanh toán quốc tế 
của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam đến năm 2010 
 - Cơ cấu lại mảng hoạt động thanh toán quốc tế theo mô hình ngân hàng tiến 
tiến hiện đại 

 - ứng dụng công nghệ tiên tiến hiện đại để nâng cao chất lượng hoạt động thanh 
toán quốc tế. 
 - Phấn đấu đưa nghiệp vụ thanh toán quốc tế của VCB bắt kịp các chuẩn mực 
quốc tế, mở rộng quan hệ đại lý với các ngân hàng trên thế giới, đặc biệt quan tâm đến 
khu vực Châu Phi và Nam Mỹ 
 -Từng bước mở rộng hoạt động ngân hàng kể cả thanh toán quốc tế trực tiếp tại 
một số vùng biên giới có tiềm năng về mậu dịch cũng như tại một số trung tâm ngân 
hàng tài chính quốc tế lớn như Hồng Kông, Singapore, Mỹ. 

3.2. Các giải pháp phòng ngừa rủi ro trong hoạt động thanh 
toán quốc tế tại  VCB 
3.2.1. Các giải pháp về phía ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 
3.2.1.1. Hiện đại hoá công nghệ ngân hàng 

Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng theo trình độ của một ngân hàng hiện đại 
trong khu vực không chỉ nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán quốc tế của VCB mà 
còn cung cấp cho ngân hàng một công cụ hữu hiệu để quản lý hoạt động thanh toán 
quốc tế trong toàn hệ thống, phòng tránh được các rủi ro không đáng có trong quá trình 
hoạt động.  
 Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng còn góp phần nâng cao chế độ bảo mật trong 
các phân hệ, nâng cao mức độ chính xác, an toàn, bảo mật của các giao dịch, hạn chế 
được nguy cơ xâm nhập vào hệ thống thực hiện các giao dịch bất hợp pháp, gây tổn hại 
nghiêm trọng cho ngân hàng. Đây là bước chuẩn bị quan trọng để ngân hàng tham gia 
vào hệ thống thương mại điện tử trong tương lai.  
3.2.1.2.  Xây dựng qui chế, qui trình thanh toán quốc tế theo qui định của pháp 
luật và thông lệ quốc tế 
 VCB Hội sở chính với vai trò chỉ đạo, điều hành hoạt động thanh toán quốc tế 
của cả hệ thống, cần khẩn trương nghiên cứu, ban hành hoạt động thanh toán quốc tế 
của cả hệ thống, các văn bản hướng dẫn cũng như các văn bản liên quan đến hoạt động 
thanh toán quốc tế để các chi nhánh có cơ sở triển khai hoạt động như quy chế về hoạt 
động thanh toán quốc tế. 
 Các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ giúp cho các chi nhánh khi có phát sinh giao 
dịch thanh toán quốc tế có cơ sở pháp lý để thực hiện thống nhất trong toàn hệ thống, 
tuân thủ pháp luật và các thông lệ quốc tế. Tất cả các văn bản này bổ sung vào hệ thống 
văn bản pháp luật của nhà nước tọa nên một hành lang pháp lý cho hoạt động thanh 
toán quốc tế tại VCB. 
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3.2.1.3.  Thực hiện các biện pháp hạn chế rủi ro cho các nghiệp vụ liên quan đến 
thanh toán quốc tế 
 Trong hoạt động  kinh doanh của VCB, hoạt động thanh toán quốc tế không thể 
phát triển độc lập với các nghiệp vụ khác của ngân hàng. Giữa 3 mặt nghiệp vụ: Tín 
dụng tài trợ xuất nhập khẩu, thanh toán quốc tế và kinh doanh ngoại tệ tồn tại như một 
mối quan hệ hữu cơ chặt chẽ, trong đó tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu là khâu cơ sở để 
phát triển nghiệp vụ thanh toán quốc tế và kinh doanh ngoại tệ. Ngược lại, sự phát triển 
của kinh doanh ngoại tệ và thanh toán quốc tế là một trong những yếu tố quyết định cho 
việc mở rộng và nâng cao chất lượng, hiệu quả và an toàn tín dụng. 
3.2.1.4.  Tăng cường thông tin phòng ngừa trong hoạt động thanh toán quốc tế 
 - VCB cần thành lập trung tâm phòng ngừa rủi ro có nhiệm vụ thường xuyên cập 
nhật thông tin từ các nguồn tin quốc tế đáng tin cậy. 
 - Cập nhật thường xuyên các thông tin có tính chất cảnh báo của ngân hàng thế 
giới, tổ chức thương mại thế giới, của các ngân hàng đại lý ở nước ngoài về các trường 
hợp lừa đảo, giả mạo trong thương mại quốc tế để các chi nhánh phòng tránh. 
 - Xây dựng cơ chế cung cấp thông tin về ngân hàng đại lý, khách hàng trong 
nước và ngoài nước theo đề nghị của các chi nhánh phục vụ hoạt động thanh toán quốc 
tế. 
3.2.1.5.  Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 

• Chính sách đào tạo . 
•  Chính sách tuyển dụng. 
•  Chính sách sử dụng lao động. 

3.2.1.6.  Thành lập quỹ phòng ngừa rủi ro thanh toán quốc tế 
 Quỹ phòng ngừa rủi ro thanh toán quốc tế lập tại VCB, do các chi nhánh đóng 
góp với một tỷ lệ nhất định trên cơ sở doanh số hoạt động thanh toán quốc tế của từng 
chi nhánh. Khi có những rủi ro phát sinh, chi nhánh có thể đề nghị VCB trích quỹ 
phòng ngừa rủi ro để bù đắp các thiệt hại phát sinh. 
3.2.1.7.  Tăng cường công tác quản lý và kiểm tra nội bộ của VCB 
 VCB phải luôn quan tâm, củng cố và tăng cường đến hoạt động của hệ thống 
kiểm tra nội bộ, như vậy mới kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các rủi ro có thể xảy 
ra. 
3.2.2. Các giải pháp phòng ngừa từ các đối tác của ngân hàng Ngoại thương Việt 
Nam 
3.2.2.1. Các giải pháp phòng ngừa rủi ro từ phía khách hàng 

- Phối kết hợp giữa phòng khách hàng với các phòng chức năng của Hội sở 
Trung ương 

- Tư vấn cho khách hàng trong khâu thẩm định dự án để tiến hành xuất khẩu, 
nhập khẩu 
3.2.2.2. Giải pháp phòng ngừa rủi ro từ phía ngân hàng đại lý 

• Tăng cường hợp tác quốc tế trong hoạt động TTQT 
• Đánh giá, cập nhật các thông tin về ngân hàng đại lý  

3.3. Một số kiến nghị 
3.3.1. Kiến nghị với nhà nước 
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Thứ nhất, cần tạo hành lang pháp lý đồng bộ cho hoạt động thanh toán quốc tế 
của các ngân hàng thương mại, trong đó có VCB.  

Thứ hai, cần có chính sách khuyến khích và kiểm soát hoạt động xuất nhập 
khẩu. 
3.3.2. Kiến nghị với ngân hàng Nhà nước 

Một là, trên cơ sở hệ thống văn bản pháp luật của Nhà nước ban hành, Ngân 
hàng nhà nước cần có các văn bản dưới luật hướng dẫn các hoạt động thanh toán quốc 
tế.  

Hai là, cơ chế điều hành tỷ giá thích hợp để tạo điều kiện cho các ngân hàng 
thương mại hoạt động kinh doanh ngoại tệ có hiệu quả trên thị trường tiền tệ liên ngân 
hàng. 

Ba là, xây dựng cơ chế điều hành tỷ giá linh hoạt, phù hợp với thực tế. 
Bốn là, tăng cường chất lượng hoạt động của trung tâm thông tin tín dụng Ngân 

hàng Nhà nước. 
3.3.3. Đề xuất đối với các đơn vị kinh doanh xuất nhập khẩu 

• Nâng cao trình độ nghiệp vụ ngoại thương 
•  Tìm hiểu kỹ và lựa chọn đúng bạn hàng nước ngoài 
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Kết luận 
 

Xu thế mở cửa và hội nhập kinh tế của Việt Nam hiện nay ®! mở ra rất nhiều cơ 
hội kinh doanh quốc tế cho các khách hàng và VCB. Trước cơ hội mới VCB ®! có rất 
nhiều biện pháp để phát triển hoạt động thanh toán quốc tế. Trong thời gian qua, với sự 
quan tâm của Ban l!nh đạo VCB cùng với sự nỗ lực của toàn hệ thống, hoạt động thanh 
toán quốc tế của VCB ®! đạt được những thành tựu đáng kể. Tuy nhiên, bên cạnh những 
thành tựu đó vẫn tiềm ần nhiều nguy cơ rủi ro. Để đạt được mục tiêu là phát triển bền 
vững, đặc biệt để nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế về thanh toán quốc 
tế thì vấn đề đặt ra là phải tìm ra các giải pháp để phòng ngừa rủi ro trong hoạt động 
thanh toán quốc tế. 

Với mục đích, phạm vi nghiên cứu của đề tài, những nội dung được đề cập giải 
quyết trong luận văn là: 

 1. Phân tích cơ sở lý luận chung về hoạt động thanh toán quốc tế và rủi ro thanh 
toán quốc tế của ngân hàng thương mại. Tổng kết các nguyên nhân dẫn đến rủi ro trong 
thanh toán quốc tế của ngân hàng thương mại và lý thuyết về hạn chế các rủi ro này. 

2. Phân tích và đánh giá một cách khách quan về thực trạng hoạt động thanh 
toán quốc tế của VCB trong thời gian qua. Từ đó phân tích các rủi ro và nguyên nhân 
của các rủi ro đó trong thanh toán quốc tế của VCB. 

3. Trên cơ sở định hướng hoạt động của VCB và vận dụng lý thuyết về phương 
pháp hạn chế rủi ro trong thanh toán quốc tế của Ngân hàng thương mại vào thực tế, 
luận văn đề xuất các giải pháp cơ bản đối với VCB. Đồng thời luận văn cũng có kiến 
nghị đối với ngân hàng Nhà nước, Chính phủ, các bộ ban ngành liên quan và những đề 
xuất với các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt 
động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng nói chung và VCB nói riêng. 

Luận văn ®! đề xuất 2 nhóm giải pháp phòng ngừa rủi ro thanh toán quốc tế là: 
- Trong nội bộ VCB gồm 07 giải pháp 
- Từ các đối tác của VCB gồm từ khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán quốc tế 

và các ngân hàng đại lý. Đây là giải pháp tổng hợp, đồng bộ nhằm giải quyết tận gốc 
các nguy cơ phát sinh rủi ro thanh toán quốc tế tại VCB. Ngoài ra những kiến nghị đề 
xuất đối với Nhà nước, các Bộ ngành chức năng, Ngân hàng nhà nước là xuất phát từ 
những vấn đề bức xúc của VCB với mong muốn xây dựng một ngành tài chính ngân 
hàng đủ năng lực cạnh tranh khi đất nước bước vào thời kỳ hội nhập kinh tế. 

Vấn đề rủi ro thanh toán quốc tế là một tất yếu khách quan trong quá trình hoạt 
động của các ngân hàng thương mại nói chung và của VCB nói riêng. Tuy nhiên, nếu 
nhận biết và áp dụng các giải pháp phòng ngừa thích hợp sẽ góp phần phát triển mạnh 
mẽ và bền vững hoạt động thanh toán quốc tế tại VCB. 

Bản luận văn là quá trình nghiên cứu nghiêm túc của tác giả, từ những tài liệu lý 
luận cơ sở, những thông lệ quốc tế đến thực tiễn xử lý công việc hàng ngày tại VCB. 
Bản luận văn không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Rất mong nhận được sự 
trao đổi, góp ý của các thầy cô giáo, các nhà khoa học và các bạn đồng nghiệp để bản 
luận văn được hoàn thiện hơn. 

 


